	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN TCCN&DN

Số:      /TB-TCCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2009


THÔNG BÁO

V/v bồi dưỡng văn hoá trung học phổ thông cho học sinh
Trung cấp chuyên nghiệp chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông

Căn cứ theo hướng dẫn của chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp ban hành cùng Quyết định số 21/2001/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2001 và văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm 2008 ở trên, Trường xây dựng chương trình bồi dưỡng văn hoá trung học phổ thông để cho các em có đủ trình độ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Trung cấp đang học như sau:
1. Nhóm A dành cho các em học Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kế toán doanh nghiệp thì bồi dưỡng các môn văn hoá là: Toán, Vật lý, Hoá học, Văn – Tiếng Việt.

2. Nhóm C dành cho các em học Trung cấp chuyên ngành Du lịch thì học bồi dưỡng các môn văn hoá là: Toán, Văn – Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý.
3. Việc xét môn học cần bồi dưỡng tuỳ thuộc vào học sinh đó thuộc nhóm ngành A hay C và là đối tượng nào sau đây: 
a. Với đối tượng thi trượt tốt nghiệp trung học phổ thông thì căn cứ vào bảng điểm các môn thi tốt nghiệp để:

· Công nhận kết quả những môn trên 5,0 điểm ( tính theo nhóm A hay C)

· Ôn tập và thi lại các môn có điểm dưới 5,0 ( tính theo nhóm A hay C)
b. Với đối tượng không dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì căn cứ vào điểm trung bình môn cả năm lớp 12 để: 

· Công nhận kết quả những môn trên 5,0 điểm ( tính theo nhóm A hay C)

· Ôn tập và thi lại các môn có điểm dưới 5,0 ( tính theo nhóm A hay C). 
4. Thời lượng ôn tập văn hoá cho cả nhóm A và nhóm C trong thời gian 3 tháng (tương đương 12 tuần). Việc phân bố số tiết cho từng môn như sau: 
	
	Toán
	Ngữ văn
	Vật lý
	Hóa học
	Lịch sử
	Địa lý
	Tổng cộng

	Nhóm A
	75
	55
	45
	45
	0
	0
	220 tiết

	Nhóm C
	75
	55
	
	
	45
	45
	220 tiết


5. Nội dung ôn tập các môn văn hoá thực hiện theo chương trình ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban cơ bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành. Đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ sư phạm, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bậc phổ thông trung học
6. Việc ra đề thi, tổ chức thi được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12:
a. Môn Vật lý, Hoá học thi theo hình thức trắc nghiệm nhiều đề.
b. Môn Toán, Văn – Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận. 
Đề thi tham khảo từ ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT của Cục khảo thí – Bộ GD&ĐT tại website: http://ts.edu.net.vn/?page=12.4 

7. Nhà trường cấp chứng nhận chuyển đổi kết quả tốt nghiệp dành cho các em có tất cả các môn văn hoá bồi dưỡng trong nhóm ngành của mình đã đạt điểm trên 5,0. Chứng nhận này còn là điều kiện để xét tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp. 

Nhà trường trân trọng báo cáo kế hoạch và xin nhận chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.HCM về kế hoạch, việc ra đề thi, qui chế tổ chức thi và công nhận kết quả thi. 
Trân trọng kính chào.



KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Mộng Giao

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN VĂN HÓA 12 

ÔN TẬP CHO HỌC SINH TRUNG CẤP TRƯỢT TỐT NGHIỆP THPT
( Ban hành kèm Công văn số:   /CV-ĐHHV ngày   tháng 03 năm 2009)
1. MÔN TOÁN ( 75 tiết):

	
	Néi dung
	TiÕt

	1
	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số . Cực trị của hàm số. Giá trị lớn nhất vàgi¸ trị nhỏ nhất của hàm số. §ưêng tiệm cận đứng, ®ưêng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	Đại số 45tiết 

	2
	Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. Luỹ thừa. Hàm số luỹ thừa. Lôgarit. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit. Phương trình mũ và phương trình lôgarit. Bất phương trình mũ và lôgarit
	

	3
	Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng Nguyên hàm. Tích phân. ứng dụng của tích phân trong hình học.
	

	4
	Số phức Số phức. Cộng, trừ và nhân số phức. Phép chia số phức. Phương trình bậc hai với hệ số thực.
	

	5
	Khối đa diện Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.
	Hình học 30 tiết

	6
	Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Khái niệm về mặt tròn xoay. Mặt cầu
	

	7
	Phương pháp toạ độ trong không gian Hệ toạ độ trong không gian. Phương trình mặt phẳng. Phương trình đường thẳng trong không gian.
	


2. MÔN NGỮ VĂN ( 55 tiết):

	1
	Khái quát văn học Việt Nam từ CM tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX; 
Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

	2
	Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả); 
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; 
Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.

	3
	Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm); 
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

	4
	Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc; 
Nghị luận về một hiện tương đời sống.

	5
	Phong cách ngôn ngữ khoa học; 
Trả bài viết số 1; 
Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà).

	6
	Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003; 
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

	7
	Tây Tiến; 
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

	8
	Việt Bắc (phần một: tác giả); 
Luật thơ; 
Trả bài làm văn số 2.

	9
	Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm); 
Phát biểu theo chủ đề.

	10
	Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm); 
Luật thơ (tiếp theo).

	11
	Thực hành một số phép tu từ ngữ âm; 
Bài viết số 3: Nghị luận văn học.

	12
	Thực hành một số phép tu từ cú pháp.

	13
	Sóng; Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

	14
	Đàn ghi ta của Lor-ca; 
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

	15
	Quá trình văn học và phong cách văn học; 
Trả bài viết số 3.

	16
	Người lái đò sông Đà (trích); 
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

	17
	Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích);

	18
	Ôn tập văn học; Thực hàn chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

	19
	Bài viết số 4. học kì II

	20
	Vợ chồng A Phủ (trích).

	21
	Bài viết số 5: Nghị luận văn học.

	22
	Nhân vật giao tiếp.

	23
	Vợ nhặt; Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

	24
	Rừng xà nu; Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ.

	25
	Những đứa con trong gia đình; 
Trả bài viết số 5; 
Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

	26
	Chiếc thuyền ngoài xa; 
Thực hành về hàm ý.

	27
	Thuốc; 
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận.

	28
	Số phận con người (trích); 
Trả bài viết số 6.

	29
	Ông già và biển cả (trích); 
Diễn đạt trong văn nghị luận.

	30
	Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích); 
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

	31
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc; 
Phát biểu tự do.

	32
	Phong cách ngôn ngữ hành chính; 
Văn bản tổng kết.

	33
	Tổng kết phần Tiếng Việt: 
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ; 

	34
	Giá trị văn học và tiếp nhận văn học; 
Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.


3. MÔN HÓA HỌC ( 45 tiết):

	Néi dung

	

	Ch­¬ng 1. Este - Lipit

	Chương 2. Cacbohiđrat

	Chương 3. Amin-Aminoaxit- Protein

	Chương 4. Polime và Vật liệu polime

	Chương 5. Đại cương vÒ kim loại

	Chương 6. Kim loại kiềm-Kim loại kiềm thổ-Nhôm

	Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng

	Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ

	Chương 9. Hóa học với vấnđề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường


4. MÔN VẬT LÝ ( 45 tiết):

	Nội dung

	Chương I. Dao động cơ 

	Chương II. Sóng cơ và sóng âm 

	Chương III. Dòng điện xoay chiều 

	Chương IV. Dao động và sóng điện từ 

	Chương V. Sóng ánh sáng 

	Chương VI. Lượng tử ánh sáng 

	Chương VII. Hạt nhân nguyên tử 

	Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô 


5. MÔN LỊCH SỬ ( 40 tiết):

	Chương I.SỰ hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949) 

	Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991-2000) 

	Chương III. Các nước á, Phi và Mĩ La-tinh (1945-2000) 

	Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000) 

	Chương V. Quan hệ quốc tế (1945-2000) 

	Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 

	Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 

	Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 

	Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 

	Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 

	Lịch sử địa phương 

	Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 


6. MÔN ĐỊA LÝ ( 40 tiết): 

	Néi dung

	Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

	Địa lý tự nhiên 

	Địa lý dân cư 

	Địa lý kinh tế 

	Địa lý địa phương
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA ÔN TẬP VĂN HÓA PHỔ THÔNG 

CHO HỌC SINH TCCN TRƯỢT TỐT NGHIỆP THPT
( Ban hành kèm Công văn số:   /CV-ĐHHV ngày   tháng 03 năm 2009)

	TT
	Họ & Tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Nơi tốt nghiệp
	Năm tốt nghiệp
	Nơi công tác hiện tại

	1
	Đặng Thị Thu
	Luyến
	21/12/1978
	CN Hóa học
	Đại học Sư phạm Thái Nguyên
	2000
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM

	2
	Vy Thị 
	Tốn
	27/10/1953
	CN Vật lý
	Đại học Sư phạm I Hà Nội
	1975
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM

	3
	Lê Thị Thanh
	Trang
	02/01/1983
	CN SP Địa lý
	Đại học Cần Thơ
	2005
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM

	4
	Đinh Nguyễn Anh
	Trung
	28/01/1983
	CN Toán
	Đại học Sư phạm Tp. HCM
	2005
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM

	5
	Hồng Anh
	Tuấn
	13/01/1979
	Ths Vật lý
	Đại học Sư phạm Tp. HCM
	2001
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM

	6
	Mai Thị
	Yến
	20/02/1962
	CN Ngữ văn
	Trường CB quản lý TƯ II
	1998
	Trường ĐH Hùng Vương Tp. HCM
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Nơi nhận:


Như trên


BGH ( để báo cáo)


Lưu VT, Ban TCCN.








